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DiÔn ®µn  vµ  khuyÕn nghÞ 
 

 

BÁC HỒ -  

MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG VỀ GIẢN DỊ VÀ TIẾT KIỆM 

                                                                                                                                    Lª xu©n 

                                                 (CÇn Th¬) 
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh- anh hùng giải phóng 
dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người luôn 
nêu cao tấm gương sáng về lối sống giản dị và tiết 
kiệm cho toàn Đảng, toàn dân. Nhà thơ Tố Hữu đã 
viết: “Như đỉnh non cao tự giấu mình/ Trong rừng 
xanh lá ghét hư vinh”. Bác “Nâng niu tất cả chỉ 
quên mình”, và để lại muôn vàn tình thương yêu, 
để lại “Một đời thanh bạch chẳng vàng son/ Mong 
manh áo vải hồn muôn trượng”. 

Là lãnh tụ nhưng Người rất khiêm nhường, ăn 
mặc giản dị, nêu cao gương “cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công, vô tư”. Hành trang của Bác để lại 
trước lúc “lên đường theo tổ tiên” chẳng có gì đáng 
kể. Vẫn là bộ quần áo ka-ki đã bạc màu, vẫn là đôi 
dép cao su đã mòn vẹt, chiếc ra-đi-ô cũ kĩ, và 
“Giường mây, chiếu cói đơn chăn gối/ Tủ nhỏ vừa 
treo mấy áo sờn” (Theo chân Bác). 

Trong kháng chiến chống Pháp gian khổ, khi 
còn ở núi rừng Việt Bắc hay khi hòa bình về Thủ 
đô Hà Nội, lúc nào Người cũng thích ăn cơm đạm 
bạc với dưa cà, mắm ruốc, thịt kho mặn cho nhiều 
muối ớt. Khi ăn một mình hay khi tiếp khách 
Người luôn dặn nhà bếp làm vừa đủ để ăn hết, 
tránh lãng phí. Sinh thời, Người chỉ có hai bộ quần 
áo ka- ki màu vàng nhạt. Thấy quá cũ, các đồng chí 
Trung ương đã may cho Bác một bộ mới, Bác bảo: 
“Ai bảo các chú may quần áo mới cho Bác? Bác 
có hai bộ là đủ dùng rồi. Hiện nay đồng bào ta còn 
nhiều người thiếu quần áo, Bác có như vậy là tốt 
lắm rồi”. Bác có một cái áo bông mặc chống rét đã 
rách vỏ bọc ngoài, Bác bảo đồng chí phục vụ vá lại 
cho Bác. Đồng chí phục vụ không vá mà xin ý kiến 
Bác cho thay vỏ ngoài. Bác không đồng ý, nói: 
“Này chú ạ, Chủ tịch Đảng, Chủ tịch Nước mặc áo 
vá thế này là cái phúc của dân  đấy, sao chú lại 
dám bỏ cái phúc ấy đi. Bây giờ nhiều cụ già nông 
thôn có được cái áo bông như thế này là quý lắm 
đấy chú ạ”.  

Đôi dép cao su của Bác đã mòn, cán bộ giúp 
việc đề nghị Bác cho mua một đôi dép mới chỉ có 
2,5 đồng. Bác nói: Vấn đề không phải là ở chỗ 2,5 
đồng mà xem đôi dép đã hỏng chưa? Hiện nay đôi 
dép này còn dùng được, lúc nào cần thay Bác sẽ 
đồng ý. Hiện nay đôi dép cao su, bộ quần áo ka-ki 
và chiếc áo bông của Bác là những vật quý trong 
bảo tàng Hồ Chí Minh.  

Nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: 
Giấu mình đi, Người không làm phiền ai tất cả 
Dép một đôi, quần áo vài bộ 
Chỉ có trái tim bao la là tất cả gia tài. 
Bác vẫn thường đi lại làm việc bằng chiếc xe 

hiệu “Papeda” do Liên Xô (cũ) gửi tặng. Đồng chí 
lái xe thấy xe cũ, chạy không êm, không nhanh, đề 
nghị  Bác cho mua xe mới. Bác hỏi: Xe đã hỏng 
chưa?. Đồng chí lái xe thưa: “Dạ, thưa Bác, xe 
chưa hỏng nhưng đổi xe mới chạy nhanh hơn, êm 
hơn”. Bác bảo: Nếu thế thì chưa nên đổi. Ai muốn 
chạy xe nhanh hơn, ngồi êm hơn thì đổi. Bác dùng 
chiếc xe này vì nó chưa hỏng. Thế là chiếc xe ấy 
vẫn thủy chung với Người cho đến cuối cuộc đời.  

Tết đến, Xuân về Bác luôn căn dặn đồng bào 
chiến sĩ: 

Mừng Xuân mừng cả thế gian 
 Phải đâu lãng phí cỗ bàn mới Xuân. 
Trong bài báo “Mừng tết Nguyên đán như thế 

nào?”, Bác viết: Suốt năm chúng ta thi đua lao 
động sản xuất. Những ngày Nguyên đán, chúng ta 
vui chơi để chào xuân. Việc đó cũng đúng thôi, nên 
chúng ta mừng xuân một cách vui vẻ, lành mạnh. 
Nếu có bao nhiêu tiền bỏ ra mua sắm Tết để đánh 
chén lu bù, thế là mừng xuân một cách lạc hậu, thế 
là lãng phí, thế là không xuân. 

 Cũng trong bài báo này, Bác nêu một hiện 
tượng liên hoan lãng phí ở ngay Nghệ An- quê 
Bác: Vừa rồi vì được mùa to, hai mươi xã ở Yên 
Thành (Nghệ An) đã liên hoan hết 128 con lợn, 8 
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con bò, 3 con bê, đó là chưa kể số tiền chi vào 
muối, gạo, rượu, chè, cũng chưa kể những ngày 
công lao động của bà con mất toi. Lãng phí tiền 
của, công sức như vậy, lỗi tại ai? Lỗi tại cán bộ 
huyện, cán bộ xã, lỗi tại đảng viên, chi bộ. 

Trong một lần đọc báo Hải Phòng (ra ngày 4-
3-1967) nói về hai đám cưới- một mới, một cũ- ở 
huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, với bút danh 
Chiến Sĩ, Bác viết ngay bài Đáng khen và đáng 
chê đăng trên báo Nhân dân ngày 16-3-1967 
(nghĩa là sau bài báo của Hải Phòng 12 ngày). 
Bác khen đám cưới của anh Lâm và chị Hoan tổ 
chức theo đời sống mới chỉ có ăn kẹo bánh, uống 
trà và văn nghệ rất vui. Bác chê đám cưới của 
thầy giáo Vĩnh và cô Nhị toán mất 2 con heo, 1 
con dê, 2 tạ gạo, mấy chục lít rượu, cỗ bàn tới 
150 mâm. Bác viết: Trong khi cả nước đang thi 
đua tiết kiệm để chống Mĩ, cứu nước, một người là 
thầy giáo, một người là đoàn viên mà làm trái 
chính sách như vậy, đồng chí Vĩnh nghĩ thế nào? 
Lợi dụng đám cưới để "phát tài" phải chăng như 
thế là "bất liêm"?. Đồng thời Bác còn chỉ ra trách 
nhiệm của các tổ chức, đoàn thể: Trong việc này, 
phải chăng Đảng bộ và Đoàn thanh niên ở huyện 
Thủy Nguyên chưa làm tròn nhiệm vụ là giáo dục 
đồng chí Vĩnh? 

Cho tới lúc “lên đường theo tổ tiên”, để lại “Di 
chúc”, ở phần “Về việc riêng” Bác viết: Sau khi tôi 
qua đời, chớ nên tổ chức đình đám, lãng phí ngày 
giờ và tiền bạc của nhân dân. 

Xuân Kỉ Sửu- 2009 này, toàn Đảng, toàn dân kỉ 
niệm 40 năm thực hiện “Di chúc” của Người, 
chúng ta ôn lại những lời khuyên của Bác về thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham ô là một cách 
thiết thực nhất “Học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh”: 

 Nhớ lời Di chúc , theo chân Bác 
 Lên những tầng cao thẳng cánh bay    

(Tố Hữu) 
(Ban Biªn tËp nhËn bµi ngµy 12-01-2009) 

  ------------------------------------------------- 
Ghi chú:   Các trích dẫn về những lời Bác lấy ở “Hồ 

Chí Minh toàn tập” của NXB Sự thật- Hà Nội – 1981, 
và “Di chúc”chính thức của Bác (1969) theo bản gốc, 
thông báo của BCH Trung ương Đảng 1989.  

 
 

 Đọc sách Khái luận…(tiếp theo trang 45) 

Công trình này hết sức cần thiết đối với những 
người nghiên cứu, giảng dạy Hán Nôm, ngôn 
ngữ, văn học và những ai yêu quý di sản văn hóa 
dân tộc. Tôi đã giới thiệu cho đồng nghiệp và 
học viên của mình tìm mua, nhưng tiếc là hiện 
sách chưa bày bán ở Hà Nội.  

Mong muốn góp ý chút ít gì cho tập sách, quả 
là không dễ. Duy hơi tiếc một chút là vài thông 
tin chưa thật cập nhật. Chẳng hạn, trong phần 
chữ Nôm trên các bản văn khắc thời Lý (tr.104-
110), tác giả dẫn theo sách Chữ Nôm-nguồn gốc, 
cấu tạo, diễn biến của GS Đào Duy Anh, đưa ra 
một số chữ Nôm khắc trên chuông Đồ Sơn và 
bia chùa Tháp Miếu có niên đại vào thời Lý, sau 
đó tán đồng với nghiên cứu của GS Đào và dẫn 
thêm một số văn bia thời Lý khác có chữ Nôm. 
Thực ra, chuông Đồ Sơn đã được xác định niên 
đại là vào thời Trần, hiện cũng đã được giới 
thiệu là chuông thời Trần tại gian trưng bày của 
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Những văn bia thời 
Lý khác cũng đều là bia khắc lại về sau, chỉ có 
thể khai thác ở âm đọc (như A Lôi đàm: đầm A 
Lôi- Lôi-Trôi), còn tự dạng thì hoàn toàn đã 
mang dấu ấn của việc khắc lại, như những chữ 
có bộ phận chỉ nghĩa (chấm thủy trong chữ Bến, 
chữ Bơi, chữ Sông; bộ mễ trong chữ Oản,...), địa 
danh Cửa Đình,... đều là tự dạng chữ Nôm và địa 
danh muộn.  

Về chữ Cồ (Cù) quốc hiệu Đại Cồ Việt của 
nhà Đinh thế kỉ X, thực sự là chữ Nôm hay 
không, tiếc là chưa thấy đề cập trong tập sách. 
Nếu xác định đó là chữ Nôm thì chí ít cần giải 
đáp một số câu hỏi đại loại như chữ Nôm thế kỉ 
X đã phổ biến chưa, âm đọc Cồ đó đã xuất hiện 
chưa? Cá nhân tôi nghiêng về chữ Hán hơn là 
chữ Nôm như cách lí giải của An Chi là Cù đàm- 
Cù Việt (nước Việt gắn với Phật giáo).  

Trên đây chỉ là đôi điều kì vọng cho lần tái 
bản tới đây. Khái luận văn tự học chữ Nôm, thực 
sự là tập sách rất được mong đợi, cần cho mọi 
người.     

(Ban Biªn tËp nhËn bµi ngµy 25-04-2009)  
 

 

 


